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Điều tra một số chỉ số côn trùng và ổ bọ gậy trong hoạt động  
phòng chống sốt xuất huyết tại một số xã huyện Bình Long tỉnh Bình Phước 

 
Phạm Hoàng Xuân - TTYTDP Tỉnh Bình Phước 

 
TÓM TẮT 
Cuộc điều tra được tiến hành tại 4 xã vùng nông thôn 

thuộc Huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước. Trong đó có 
2 xã có đội ngũ cộng tác viên của Chương trình phòng 
chống sốt xuất huyết (SXH) (được xếp vào nhóm xã 1) 
và 2 xã khác không có lực lượng cộng tác viên (được 
xếp vào nhóm xã 2) thu được kết quả như sau: 

- Muỗi A.aegypti chỉ chiếm 35,3% tổng số muỗi bắt 
được ở các xã có CTV, còn trong các xã không có CTV 
(nhóm xã 2) thì tỷ lệ này là 65%. Sự khác biệt có ý 
nghĩa với p<0,01. 

- Chỉ số nhà có muỗi A.aegypti tại các xã có CTV là 
31,6% (30% và 33,3%), tại các xã không có CTV là 
43,3% (40,0% và 46,7%)  

- Mật độ muỗi A.aegypti trong các xã có CTV là 
0,38 con/ nhà. Tại các xã không có CTV thì mật độ 
muỗi A.aegypti là 0,65 con/ nhà. 

- Chỉ số nhà có bọ gậy Aedes trong các xã có CTV 
là 35%. Tại các xã không có CTV thì chỉ số nhà có bọ 
gậy Aedes là 47%. 

- Chỉ số Breteau tại các xã có CTV là 47 trên 100 
nhà thấp hơn có ý nghĩa thống kê với p <0,01 so với 
các xã không có CTV là 76 trên 100 nhà. 

Từ khóa: sốt xuất huyết, muỗi, bọ gậy 
summary 
The survey was conducted in 4 rural communes of 

Binhlong district, Binhphuoc province. In two 
communes out of four, there are health volunteers of 
the program of dengue fevel prevention (they are in 
group 1) while in the other two communes,there are no 
health volunteers (group 2). We got the following 
results: 

- Mosquitoes A.aegypti only accounted for 35.3% of 
total mosquitoes caught in the communes with health 
volunteers, while in communes without health 
volunteers (group 2) this rate was 65%. There was no 
statistically significant difference with p <0.01. 

- The percentage of households with mosquitoes 
A.aegypti in the commune with health volunteers was 
31.6% (30% and 33.3%), while in communes without 
health volunteers this percentage was 43.3% (40.0% 
and 46.7%) 

- Mosquito A.aegypti density in the commune with 
health volunteers was 0.38 mosquito/ a house, while in 
communes without health volunteers the density was 
0.65 mosquito / a house. 

- The percentage of households with Aedes 
mosquito larvae in communes with health volunteers 
was 35% and in communes without health volunteers it 
was 47%. 

- Breteau index in communes with health 
volunteers was 47 per 100 households while this index 
in communes without health volunteers was 76 per 
100households. The difference was statistically 
significant with p <0.01. 

Keywords: dengue, mosquitoes, larvae. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang tìm 

kiếm những biện pháp hữu hiệu nhằm khống chế bệnh 
SXH, là một bệnh mà hiện nay vaccin phòng bệnh chỉ 
trong giai đoạn nghiên cứu. 

Hàng tháng, CTV sẽ đi thăm từng hộ gia đình, 
truyền đạt cho người dân các kiến thức về bệnh SXH, 
giúp người dân hiểu được tác nhân chính làm lây 
truyền bệnh và hướng dẫn người dân tự loại bỏ các ổ 
chứa bọ gậy trong và ngoài nhà. 

Trong khi đó, biện pháp tận gốc là phải giảm và 
triệt nguồn sinh sản của muỗi, điều này đồng nghĩa với 
việc kiểm soát bọ gậy một cách có hiệu quả. Nhưng 
sau nhiều năm thực hiện các biện pháp phòng chống 
dịch SXH, bệnh SXH Dengue vẫn diễn biến phức tạp, 
tỷ lệ bệnh luôn tiếp tục gia tăng hàng năm và không 
còn mang tính chu kỳ 3, 4 năm như trước đây mà dịch 
hầu như xảy ra mang tính chất thường xuyên hơn. 

Bình Phước là một trong những tỉnh thuộc khu vực 
miền Đông Nam Bộ, nơi có tỷ lệ lưu hành bệnh SXH 
khá cao. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có nghiên 
cứu nào điều tra nguồn gây bệnh sốt xuất huyết trên 
địa bàn tỉnh Bình Phước. Do đó chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu đề tài: "Điều tra một số chỉ số côn trùng và 
ổ bọ gậy trong hoạt động phòng chống sốt xuất huyết 
tại một số xã huyện Bình Long tỉnh Bình Phước" 

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu các chỉ số côn trùng 
và ổ bọ gậy trong phòng chống SXH tại một số xã 
huyện Bình Long tỉnh Bình Phước 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Địa bàn nghiên cứu. 
Nghiên cứu được thực hiện tại 4 xã vùng nông thôn 

thuộc Huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước. Trong đó có 
2 xã có đội ngũ cộng tác viên của Chương trình phòng 
chống SXH (được xếp vào nhóm xã 1) và 2 xã khác 
không có lực lượng cộng tác viên (được xếp vào nhóm 
xã 2). Cụ thể như sau: 

- Nhóm xã 1 (có CTV): xã Thanh Lương và xã An 
Lộc. 

- Nhóm xã 2 (không có CTV): xã Thanh Bình và xã 
Thanh Phó 

2. Đối tượng nghiên cứu 
- Dụng cụ chứa nước, vật phế thải. 
- Muỗi, bọ gậy. 
3. Phương pháp nghiên cứu 
- Thiết kế nghiên cứu: dịch tễ học mô tả với cuộc 

điều tra cắt ngang có phân tích 
+ Cỡ mẫu cho điều tra các chỉ số muỗi: Theo quy 

định của Viện Sốt rét - Côn trùng - Ký sinh trùng là: 
điều tra 30 nhà 

+ Cỡ mẫu cho điều tra các chỉ số bọ gậy: Theo quy 
định của Viện Sốt rét - Côn trùng - Ký sinh trùng là: 
điều tra 50 nhà 
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- Kỹ thuật chọn mẫu: 
Chọn huyện và xã: Chọn có chủ định Huyện Bình 

Long. Sau đó dựa vào đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội 
và y tế của các xã trong huyện, tiến hành chọn chủ 
định 2 xã có CTV là xã Thanh Lương và xã An Lộc 
(nhóm xã 1) và 2 xã không có CTV là xã Thanh Bình 
và xã Thanh Phú (nhóm xã 2). Tại mỗi xã sẽ tiến hành 
chọn ngẫu nhiên 5 cụm dân cư (theo đơn vị ấp). 

4. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 02 đến tháng 
04 năm 2010 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Bảng 1. Kết quả điều tra loài muỗi trong nhà tại địa 

bàn nghiên cứu 

Xã 
Thanh 
Lương 

An 
Lộc 

Thanh 
Bình 

Thanh 
Phó 

Chung 

Số nhà ĐT 30 30 30 30 120 
Số muỗi 36 38 49 54 177 

A.aegypti 
SL 12 11 20 19 62 
% 33,3 28,9 40,8 35,2 35,0 

A.albopictus 
SL 0 2 3 3 8 
% 0 5,3 6,1 5,5 4,5 

Culex 
SL 18 18 21 27 84 
% 50,0 47,4 42,9 50,0 47,5 

Loài khác 
SL 6 7 5 5 23 
% 16,7 18,4 10,2 9,3 13,0 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy, tỷ lệ phân bố các loài 
muỗi trong nhà tại các xã nghiên cứu là gần giống 
nhau. Trong đó muỗi A.aegypti và Culexlà 2 loài muỗi 
chiếm ưu thế. Muỗi A.aegypti chiếm 35% và muỗi 
Culex chiếm 47,5% tổng số muỗi bắt được. Trong hai 
xã có lực lượng CTV (nhóm xã 1) muỗi A.aegypti chỉ 
chiếm 35,3% tổng số muỗi bắt được, còn trong các xã 
không có CTV (nhóm xã 2) thì tỷ lệ muỗi A.aegypti 
chiếm tới 65%.  

Bảng 2. Chỉ số nhà có muỗi (MHI) A.aegypti tại các 
xã điều tra 

Nhóm xã/ xã Số nhà ĐT 
Số nhà 
có muỗi 

MHI (%) p(1,2) 

Nhóm 
xã 1 

Thanh Lương 30 9 30,0 

>0,05 

An Lộc 30 10 33,3 
Chung (1) 60 19 31,6 

Nhóm 
xã 2 

Thanh Bình 30 14 46,7 
Thanh Phó 30 12 40,0 
Chung (2) 60 26 43,3 

Các kết quả ở bảng 2 cho thấy, chỉ số nhà có muỗi 
A.aegypti tại các xã có CTV là 31,6% (30% và 33,3%), 
thấp hơn chỉ số này tại các xã không có CTV (43,3%). 
Tuy nhiên sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05).  

Bảng 3. Chỉ số mật độ muỗi A.aegypti (DI) tại các 
xã điều tra 

Nhóm xã/ xã 
Số nhà 
§T 

Số muỗi 
A.aegypti 

DI 
(con/nhµ) 

p(1,2) 

Nhóm 
xã 1 

Thanh Lương 30 12 0,40 

<0,01 

An Lộc 30 11 0,37 
Chung (1) 60 23 0,38 

Nhóm 
xã 2 

Thanh Bình 30 20 0,67 
Thanh Phó 30 19 0,63 
Chung (2) 60 39 0,65 

Mật độ muỗi A.aegypti trong các xã có CTV là 0,38 
con/ nhà. Trong đó ở xã Thanh Lương là 0,4 và xã An 
Lộc là 0,37. Tại các xã không có CTV thì mật độ muỗi 
A.aegypti là 0,65 con/ nhà. Trong đó tại xã Thanh Bình 
là 0,67 và xã Thanh Phú là 0,63 con/ nhà. Mật độ muỗi 
ở các xã có CTV thấp hơn có ý nghĩa so với các xã 
không có CTV (với p<0,01). 

Bảng 4. Tình hình dụng cụ chứa nước tại các xã 
điều tra 

Nhóm xã/ xã 

Số 
nhà 
điều 
tra 

Số DCCN điều tra 

DCCN 
Chai, lọ, 

hò 
Vật phế 
thải 

Tổng 
số 

SL % SL % SL % 

Nhóm 
xã 1 

Thanh 
Lương 

50 148 81,8 25 13,8 8 4,4 181 

An Lộc 50 116 84,1 12 8,7 10 7,2 138 
Chung (1) 100 264 82,8 37 11,6 18 5,6 319 

Nhóm 
xã 2 

Thanh Bình 50 131 70,4 43 23,1 12 6,5 186 
Thanh Phó 50 119 73,4 32 19,8 11 6,8 162 
Chung (2) 100 250 71,8 75 21,6 23 6,6 348 

So sánh p(1,2)>0,05 
Có 3 loại DCCN được coi là ổ sinh sản của muỗi 

A.aegypti đó là DCCN sinh hoạt (bể, lu, chum, vại); vật 
dùng trong gia đình (chai, lọ, hũ) và các vật phế thải 
chứa nước (vỏ đồ hộp, chén vỡ, lốp hỏng.v.v.). Tỷ lệ 
xuất hiện 3 loại dụng cụ này gần tương tự nhau ở các 
xã điều tra. Trong đó, tỷ lệ cao nhất vẫn là các DCCN 
sinh hoạt của gia đình (82,8% ở nhóm xã có CTV và 
71,8% ở nhóm xã không có CTV). Các vật phế thải 
chứa nước tại nhóm xã có CTV thấp hơn so với nhóm 
xã không có CTV, tuy nhiên sự khác biệt này không có 
ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Bảng 5. Chỉ số nhà có bọ gậy Aedes (LHI) tại các 
xã điều tra 

Nhóm xã/ xã 
Số nhà 
§T 

Số nhà có bọ 
gậy Aedes 

HI (%) p(1,2) 

Nhóm 
xã 1 

Thanh Lương 50 19 38,0 

0,084 

An Lộc 50 16 32,0 
Chung (1) 100 35 35,0 

Nhóm 
xã 2 

Thanh Bình 50 23 46,0 
Thanh Phó 50 24 48,0 
Chung (2) 100 47 47,0 

Chỉ số nhà có bọ gậy Aedes trong các xã có CTV 
là 35%. Trong đó ở xã Thanh Lương là 38% và xã An 
Lộc là 32%. Tại các xã không có CTV thì chỉ số nhà có 
bọ gậy Aedes là 47%. Trong đó tại xã Thanh Bình là 
46% và xã Thanh Phú là 48%. Như vậy, chỉ số nhà có 
bọ gậy Aedes ở các xã có CTV thấp hơn so với các xã 
không có CTV, tuy nhiên sự khác biệt này chưa có ý 
nghĩa thống kê (p=0,84>0,05). 

Bảng 6. Chỉ số DCCN có bọ gậy Aedes tại các xã 
điều tra 

Nhóm xã/ xã Số DCCN 
Số DCCN có 
BG Aedes 

CI (%) p(1,2) 

Nhóm 
xã 1 

Thanh Lương 181 25 13,8 

0,082 

An Lộc 138 22 15,9 
Chung (1) 319 47 14,7 

Nhóm 
xã 2 

Thanh Bình 186 42 22,6 
Thanh Phó 162 34 21,0 
Chung (2) 348 76 19,8 
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Các kết quả ở bảng 6 cho thấy, chỉ số DCCN có bọ 
gậy Aedes tại các xã có CTV là 14,7%. Trong đó ở xã 
Thanh Lương là 13,8% và xã An Lộc là 15,9%. Tại các 
xã không có CTV chỉ số DCCN có bọ gậy Aedes là 
19,8%. Trong đó tại xã Thanh Bình là 22,6% và xã 
Thanh Phú là 21%. Như vậy, chỉ số DCCN có bọ gậy 
Aedes ở các xã có CTV thấp hơn so với các xã không 
có CTV, tuy nhiên sự khác biệt này chưa có ý nghĩa 
thống kê (p>0,05). 

Bảng 7. Chỉ số Breteau (BI) tại các xã điều tra 

Nhóm xã/ xã 
Số nhà 
§T 

Số DCCN có 
BG Aedes 

BI 
(/100nhà) 

p(1,2) 

Nhóm 
xã 1 

Thanh Lương 50 25 50 

<0,01 

An Lộc 50 22 44 
Chung (1) 100 47 47 

Nhóm 
xã 2 

Thanh Bình 50 42 84 
Thanh Phó 50 34 68 
Chung (2) 100 76 76 

Các kết quả ở bảng 7 cho thấy, chỉ số Breteau tại 
các xã có CTV là 47 trên 100 nhà. Trong đó ở xã 
Thanh Lương là 50 và xã An Lộc là 44 DCCN có bọ 
gậy Aedes trên 100 nhà. Tại các xã không có CTV chỉ 
số Breteau là 76 trên 100 nhà. Trong đó tại xã Thanh 
Bình là 84 và xã Thanh Phú là 68 trên 100 nhà. Như 
vậy, chỉ số Breteau ở các xã có CTV thấp hơn so với 
các xã không có CTV. Sự khác biệt này là có ý nghĩa 
thống kê (p<0,01). 

KẾT LUẬN 
- Muỗi A.aegypti chỉ chiếm 35,3% tổng số muỗi bắt 

được ở các xã có CTV, còn trong các xã không có CTV 
(nhóm xã 2) thì tỷ lệ này là 65%. Sự khác biệt có ý 
nghĩa với p<0,01. 

- Chỉ số nhà có muỗi A.aegypti tại các xã có CTV là 
31,6% (30% và 33,3%), tại các xã không có CTV là 
43,3% (40,0% và 46,7%)  

- Mật độ muỗi A.aegypti trong các xã có CTV là 
0,38 con/ nhà. Tại các xã không có CTV thì mật độ 
muỗi A.aegypti là 0,65 con/ nhà. 

- Chỉ số nhà có bọ gậy Aedes trong các xã có CTV 
là 35%. Tại các xã không có CTV thì chỉ số nhà có bọ 
gậy Aedes là 47%. 

- Chỉ số Breteau tại các xã có CTV là 47 trên 100 
nhà thấp hơn có ý nghĩa thống kê với p <0,01 so với 
các xã không có CTV là 76 trên 100 nhà. 
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Đánh giá hiệu quả giảm đau và tính an toàn  

của morphine đơn thuần với morphine kết hợp ketamine  
do bệnh nhân tự điều khiển sau mổ gãy hai xương cẳng chân 

 

Đào Khắc Hùng - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh 
Nguyễn Quốc Kính - Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội 

Tóm tắt 
Mục tiêu:  
So sánh hiệu quả giảm đau và tính an toàn sau mổ 

của phương pháp bệnh nhân tự kiểm soát (PCA) dùng 
morphine đơn thuần với morphine kết hợp ketamine. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
Với 60 bệnh nhân gãy 2 xương cẳng chân và có chỉ 

định kết hợp xương bằng nẹp vit, tại bệnh viện đa khoa 
tỉnh Bắc Ninh từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 10 năm 
2009. 

Tình trạng sức khỏe ASA1 và ASA2, tuổi từ 18 đến 
65. Các bệnh nhân được gây tê tủy sống thường quy 
để mổ kết hợp 2 xương cẳng chân, sau mổ có được đặt 
máy PCA để điều trị đau. 

Nhóm 1: PCA morphine đơn thuần (morphine 
1mg/ml) 

Nhóm 2: PCA morphine kết hợp ketamine 
(morphine 1mg/1,5mg ketamine). 

Đánh giá ở các 9 thời điểm trong 48 giờ sau mổ: 
Bằng thang điểm VAS, mức tiêu thụ morphine, mức độ 
an thần, thay đổi về tuần hoàn – hô hấp và các tác 
dụng không mong muốn khác. 

Kết quả: 
Điểm VAS ở các thời đều dưới 5, nhóm 2 giảm đau 

tốt hơn nhóm 1 và có ý nghĩa thống kê. 
Mức tiêu thụ morphine nhóm 2 ít hơn nhóm 1. 
Số lần bấm máy PCA nhóm 2 ít hơn nhóm 1.  
Huyết động và hô hấp ổn định 
Các tác dụng không mong muốn 2 nhóm như nhau:  
Nôn và buồn nôn nhóm 1 là 10%, nhóm 2 là 6,67%.  
Ngứa nhóm 1 và nhóm 2 đều 10%.  
Bí đái nhóm 1 là 6,67% và nhóm 2 là 10%.  


